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Tóm tắt: Bạo lực gia đình đối với trẻ em là vấn đề ®ưîc quan
tâm nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu nhằm nỗ lực ®ưa ra các
biện pháp phòng chống và bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo
lực. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức trong nghiên
cứu, xuất phát từ các khác biệt trong quan niệm về bạo lực gia
đình đối với trẻ em và mức độ quan tâm tới các hình thức khác
nhau về bạo lực, cũng như sự chênh lệch về quy định luật pháp
của các quốc gia về vấn đề này. Sự khác biệt và chênh lệch này
đã dẫn đến những khoảng trống cần quan tâm trong các nghiên
cứu về bạo lực gia đình đối với trẻ em. Nhìn từ góc độ lý luận,
bài viết phân tích những khác biệt trong quan niệm về khái
niệm bạo lực gia đình đối với trẻ em và các hình thức bạo lực đối
với trẻ em, góp phần bao quát đầy đủ mọi hình thức bạo lực phổ
biến đối với trẻ em đang diễn ra trong gia đình hiện nay(1).
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1. Mở đầu

Theo Công ưíc Quốc tế về Quyền trẻ em, tất cả trẻ em đều có quyền
®ưîc bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực, và khẳng định mọi hành vi mang
tính bạo lực đối với trẻ em và dưíi bất cứ khung cảnh nào đều không thể



®ưîc chấp nhận. Đồng thời, Công ưíc cũng khuyến cáo tất cả các Chính
phủ phải hành động để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc phòng
chống và loại trừ bạo lực đối với trẻ em. Mặc dù vậy, bạo lực đối với trẻ
em vẫn xảy ra phổ biến trên toàn thế giới, trong đó có hiện tưîng đáng
quan ngại là bạo lực gia đình gây ra bởi chính cha mẹ hoặc ngưêi chịu
trách nhiệm chăm sóc nuôi dưìng và các thành viên khác trong gia đình. 

Theo UNICEF (2014), ưíc tính trên phạm vi toàn cầu, cứ 10 trẻ em thì
có khoảng 8 trẻ em tuổi từ 2-14 đã trải qua các hình thức bạo lực tại gia
đình. Tính chung trong dân số trẻ em, khoảng cứ 10 trẻ em thì có 7 trẻ em
trải qua bạo lực tinh thần, và cứ 10 trẻ em thì có 6 trẻ em trải qua bạo lực
thân thể. Tại khu vực châu ¸, theo thống kê những nghiên cứu ®ưîc công
bố vào những năm gần đây cho thấy ưíc chừng 64% trẻ em ở độ tuổi 2-
17, tư¬ng ®ư¬ng khoảng 714 triệu trẻ em ở độ tuổi này, đã trải qua ít nhất
một hình thức bạo lực mang tính nghiêm trọng của bạo lực thân thể, bạo
lực tinh thần, bạo lực tình dục, bị bắt nạt hoặc chứng kiến bạo lực gia đình
(Hillis et al., 2016, dẫn theo Fry, 2016). 

Bạo lực đối với trẻ em để lại những hậu quả trưíc mắt và lâu dài đối
với cuộc sống của trẻ em, bao gồm các vấn đề liên quan đến sức khỏe, tâm
lý xã hội và các vấn đề về hành vi. Rất nhiều nghiên cứu đã cung cấp các
bằng chứng cho thấy, trẻ em phải chịu những hậu quả tồi tệ về cả sức khỏe
thể chất, sức khỏe tinh thần và năng lực phát triển xã hội, bao gồm các vấn
đề tổn thư¬ng thực thể và tâm lý, trầm cảm, rối loạn lo âu, tự tử, hoặc các
vấn đề về hành vi như hung hăng, hay gây hÊn, hay xấu hổ, ít giao tiếp và
triệu chứng suy giảm nhận thức (Lansford et al., 2015; UNICEF, 2014;
UN, 2013; Tsavoussis et al., 2014; Runyan et al., 2002).

Mặc dù vấn đề bạo lực gia đình đối với trẻ em đã ®ưîc quan tâm nghiên
cứu trong nỗ lực mong muốn tìm hiểu bản chất và ®ưa ra các mô hình can
thiệp nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức của bạo lực, tuy nhiên, xác
định khái niệm thế nào là bạo lực và vấn đề nào cần quan tâm luôn là thách
thức đối với các nghiên cứu, bởi có sự khác biệt về quan niệm và các mối
quan tâm về bạo lực đối với trẻ em trong gia đình, điều này tạo nên những
khoảng trống nhất định trong nghiên cứu về bạo lực gia đình đối với trẻ em. 

2. Quan điểm về khái niệm bạo lực gia đình đối với trẻ em

Công ưíc Quốc tế về Quyền trẻ em (QTE) tại Điều 19 đã định nghĩa
bạo lực đối với trẻ em bao gồm mọi hình thức bạo lực về thể chất và tinh
thần, bị thư¬ng tổn, lạm dụng, bị bỏ mặc hoặc xao nh·ng việc chăm sóc,
bị ngưîc đãi hoặc bị bóc lột, bao gồm cả lạm dụng tình dục (Có thể tham

4 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 27, số 5, tr. 3-14



khảo trên trang web: https://www.unicef.org). Bạo lực gia đình đối với trẻ
em bao gồm các hành vi bạo lực đối với trẻ em trong môi trưêng gia đình.
Những ngưêi gây bạo lực là cha mẹ, các thành viên khác trong gia đình,
hoặc ngưêi chịu trách nhiệm giám hộ, nuôi dưìng trẻ (UNICEF, 2014;
Runyan et al., 2002). 

Việc áp dụng định nghĩa mang tính pháp lý quốc tế của Liên hợp quốc
(LHQ) về QTE cũng có sự chênh lệch giữa các quốc gia, phụ thuộc vào
bối cảnh chính trị, luật pháp và văn hóa của từng nưíc, và mối quan tâm
đến các hình thức bạo lực khác nhau. Việc xem xét hành vi nào ®ưîc coi
là cho phÐp/chÊp nhận ®ưîc và không cho phÐp/kh«ng chấp nhận ®ưîc
trong các hình thức trừng phạt trẻ em cũng rất khác nhau giữa các nưíc và
các nền văn hóa (Lansford et al., 2015; UNICEF, 2014; Skinnider, 1998). 

Dựa trên phân tích các nghiên cứu của nhiều quốc gia, Runyan và các
tác giả khác (Runyan et al., 2002) khái quát rằng, mặc dù có nhiều yếu tố
thống nhất trong khái niệm về bạo lực đối với trẻ em, nhưng vẫn tồn tại
những quan điểm khác biệt về chiều cạnh này hay chiều cạnh khác trong
quan niệm ở các công trình nghiên cứu. Một số định nghĩa thì nhấn mạnh
vào hành động bạo lực cụ thể của cha mÑ/ngưêi lớn, trong khi một số khác
thì nhấn mạnh đến sự tổn thư¬ng hoặc có nguy cơ bị tổn thư¬ng đối với
trẻ em. Một số nghiên cứu ®ưa ra quan điểm rằng, một đứa trẻ ®ưîc coi là
bị bạo lực khi bị tổn thư¬ng bởi hành vi của cha mẹ cho dù là bởi những
hành vi không cố ý. Trong khi đó một số nghiên cứu khác lại khẳng định
rằng chỉ khi nào trẻ em bị tổn thư¬ng bởi hành vi mang tính chủ ý của cha
mẹ thì mới bị coi là bạo lực. 

Mặc dù Runyan và các tác giả khác không ®ưa ra quan điểm nên nhấn
mạnh yếu tố nào, nhưng sự khái quát ở trên gợi ý cho các nhà nghiên cứu
rằng việc xem xét mọi yếu tố hành vi gây bạo lực đối với trẻ em là rất quan
trọng trong quá trình thao tác hóa khái niệm, để đảm bảo không bị bỏ sót
các hành vi bạo lực từ phía cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình.
Ví dụ, nếu cho rằng chỉ khi nào trẻ em bị tổn thư¬ng bởi hành vi mang
tính chủ ý của cha mẹ mới bị coi là bạo lực thì có thể dẫn đến nguy cơ bỏ
sót các hành vi bạo lực không chủ ý từ cha mẹ, ví dụ cha mẹ sử dụng bạo
lực với trẻ em khi không kiểm soát ®ưîc sự nóng giận, uống rưîu say, trót
giận lên con cái do bị căng thẳng, áp lực trong cuộc sống... như đã chỉ ra
trong nghiên cứu của Cahill và các tác giả khác (Cahill et al., 2006), hay
như cách mà Bartholdson (2001) đã mô tả là hiện tưîng cha mẹ đánh con
một cách bừa bãi do mất tự chủ bởi sự nóng giận. 

Một thuật ngữ thưêng ®ưîc sử dụng phổ biến trong nghiên cứu bạo lực
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gia đình đối với trẻ em là “trừng phạt thân thể trẻ em” (corporal punish-
ment), và thưêng ®ưîc xác định là thuộc bạo lực thể chất. Tuy nhiên, cũng
có những nghiên cứu cho rằng “trừng phạt thân thể trẻ em” vừa là bạo lực
thể chất, vừa là bạo lực tinh thần (Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thụy Điển,
2004). Thuật ngữ “trừng phạt thân thể trẻ em” gây nhiều sự quan tâm và
tranh luận trong quá trình xác định những hình thức trừng phạt thân thể
nào ®ưîc coi là bạo lực trẻ em, và những hình thức trừng phạt thân thể nào
thì không bị coi là bạo lực đối với trẻ em. Nếu áp dụng định nghĩa của
LHQ thì mọi hình thức trừng phạt thân thể phải ®ưîc coi là bạo lực đối với
trẻ em. Tuy nhiên, luật pháp của nhiều quốc gia không quy định mọi hình
thức trừng phạt thân thể trẻ em đều là bạo lực trẻ em. 

Lansford và các tác giả khác (2015) ®ưa ra quan điểm rằng, khái niệm
về bạo lực trẻ em ®ưîc quy định bởi LHQ không ®ưîc áp dụng ở mọi quốc
gia, bởi trừng phạt thân thể trẻ em ®ưîc chấp nhận ở nhiều nơi trên thế
giới. Chẳng hạn như ở Mỹ, trừng phạt thân thể trẻ em là hợp pháp, ở hầu
hết các bang, và trong luật cũng phân biệt các yếu tố ®ưîc coi là bạo lực
thân thể và trừng phạt thân thể. Do vậy, không nhất thiết cứ trừng phạt thân
thể là bạo lực thân thể đối với trẻ em. Ví dụ, hành vi để lại các vết thâm
tím và sẹo ít nhất là sau 24 giờ thì mới ®ưîc coi là bạo lực thân thể, còn
nếu trừng phạt thân thể tạo nên sự đau đớn nhưng không làm trẻ bị thư¬ng
thì không coi là bạo lực đối với trẻ em. 

Nghiên cứu của Skinnider (1998) cũng đã cung cấp thông tin rằng, chỉ
có một vài nưíc như Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, áo và đảo
Síp là cấm mọi hình thức trừng phạt thân thể trẻ em với nghĩa rộng về bạo
lực trẻ em như đã ®ưîc công bố và giám sát bởi các tổ chức của LHQ.
Skinnider cũng cho rằng, rất nhiều hình thức bạo lực mang tính có hại đối
với trẻ em đã bị bỏ qua khỏi định nghĩa về bạo lực đối với trẻ em ở nhiều
nưíc, trong đó bao gồm cả sự xao nh·ng trẻ em. Gần đây, Báo cáo toàn
cầu về bạo lực đối với trẻ em của LHQ vào năm 2013 đã nêu vấn đề đáng
quan ngại rằng, chỉ có 16 quốc gia có điều luật cấm mọi hình thức trừng
phạt thân thể trẻ em trong khi ở tất cả các quốc gia đều có một tỷ lệ lớn
trẻ em bị bạo lực gia đình (UN, 2013). 

Mặc dù có sự khác biệt giữa các nền văn hóa và có sự chênh lệch giữa
quy định mang tính pháp lý quốc tế (Công ưíc QTE) và luật pháp của các
quốc gia về khái niệm bạo lực đối với trẻ em, nhưng nhìn chung các nhà
nghiên cứu thưêng thể hiện quan điểm coi trừng phạt thân thể trẻ em là
hành vi bạo lực. Theo Maldonado (2004, dẫn theo Đặng Bích Thủy, 2008),
có những lý do để tranh cãi rằng mọi hình thức trừng phạt thân thể đối với
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trẻ em bản thân nó đã là sự hành hạ về thể xác đối với trẻ em, và nó thể
hiện việc một ngưêi khỏe hơn đã dùng bạo lực, sức mạnh của mình đối với
ngưêi yếu hơn. 

Xét từ quan điểm bảo vệ QTE, việc áp dụng định nghĩa về bạo lực đối
với trẻ em ®ưîc quy định trong Công ưíc QTE là cần thiết, bởi quyền
mang tính phổ quát, và trên thực tế thì định nghĩa về bạo lực đối với trẻ
em của LHQ mang nghĩa rộng, bao hàm ®ưîc tất cả các hình thức và hành
vi bạo lực đối với trẻ em, theo đó, mọi hành vi bạo lực đối với trẻ em, cho
dù là có chủ ý làm trẻ bị tổn thư¬ng, hay sử dụng bạo lực khi không kiềm
chế ®ưîc cơn giận, sự căng thẳng, hoặc áp dụng các biện pháp trừng phạt
thân thể đối với trẻ em với mong muốn uốn nắn hành vi và kỷ luật của trẻ
em đều là điều không thể biện minh và cần ®ưîc nghiên cứu để xác định
mức độ phổ biến, bản chất và những hậu quả tiêu cực từ những hành vi bạo
lực này lên sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. 

3. Mối quan tâm về các hình thức bạo lực gia đình đối với trẻ em 

Các hình thức bạo lực gia đình thưêng bao gồm: bạo lực thể chất, bạo
lực tinh thần, bạo lực tình dục, xao nhãng trẻ em, lạm dụng lao động trẻ
em (Lansford et al., 2015; UNICEF, 2014; Pereznieto et al., 2014). Việc
phân biệt rạch ròi giữa các hình thức bạo lực gia đình đối với trẻ em chỉ
mang tính tư¬ng đối để xác định mức độ phổ biến của các hình thức bạo
lực, bởi ranh giới giữa các hình thức bạo lực không phải lúc nào cũng dễ
phân biệt. Ví dụ, bạo lực thể chất thông qua các hình thức trừng phạt thân
thể đối với trẻ em cũng có thể đã bao hàm các tổn thư¬ng về mặt tinh thần.
Hay, bạo lực tình dục đối với trẻ em cũng có thể cùng lúc kèm theo bạo
lực thể chất, bạo lực tinh thần. Tư¬ng tù, xao nh·ng, bỏ mặc trẻ em có thể
gây nên những tổn thư¬ng cả về thể chất và tinh thần.

Mối quan tâm đối với các hình thức bạo lực trẻ em trong gia đình tùy
thuộc vào quy mô, mục tiêu của dự án nghiên cứu. Các hình thức bạo lực
gia đình đối với trẻ em trong các nghiên cứu quy mô toàn cầu hoặc khu
vực thưêng quan tâm đến bốn hình thức bạo lực là bạo lực thân thể, bạo
lực tinh thần, bạo lực tình dục, và xao nhãng trẻ em (Lansford et al., 2015;
Runyan et al., 2002). Tuy nhiên, một số nghiên cứu bạo lực trẻ em còn bao
gồm cả hình thức bóc lột lao động trẻ em trong gia đình (Unicef, 2014;
Pereznieto et al., 2014), và chứng kiến bạo lực gia đình (Tsavoussis et al.,
2014; Kitzmann et al., 2003: Osofky, 1995). Trong khi đó, đối với nghiên
cứu quy mô quốc gia thì có sự khác biệt, phụ thuộc vào điều kiện và hoàn
cảnh của từng nưíc, và quan điểm của các nhà nghiên cứu. 
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Mét xu hưíng rất dễ quan sát là hai hình thức bạo lực thân thể và bạo
lực tinh thần thưêng ®ưîc quan tâm nghiên cứu nhiều nhất. Thông tin vÒ
mức độ phổ biến của hai hình thức bạo lực này cũng phong phú và đầy đủ
hơn hẳn so với các hình thức khác của bạo lực gia đình đối với trẻ em. Hai
hình thức bạo lực này thưêng ®ưîc nghiên cứu thông qua việc phân tích
các vấn đề về trừng phạt trẻ em, bao gồm trừng phạt thể chất (physical
punishment) và trừng phạt tinh thần (emotional punisment) (Lansford et
al., 2012; Brouwer, 2010). Một số nghiên cứu về bạo lực trẻ em ở Việt
Nam cũng xem xét thực trạng bạo lực trẻ em với những phân tích chuyên
sâu về trừng phạt thân thể và trừng phạt tinh thần, như nghiên cứu của
Viện KHDSGĐTE và Tổ chức Plan (2007). Điều tra quốc gia về Gia đình
Việt Nam 2006 và các cuộc Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ
nữ (MICS) cũng đã cung cấp những số liệu về mức độ phổ biến của các
hình thức bạo lực thể chất và tinh thần đối với trẻ em trong gia đình. 

Các nghiên cứu quy mô toàn cầu cũng cung cấp những bằng chứng cho
thấy, quan niệm phổ biến ở các quốc gia và các nền văn hóa là, trừng phạt
thân thể trẻ em cho dù là dưíi hình thức nào thì điều đó cũng ®ưîc coi là
“bình thưêng”, những ngưêi cha mẹ “bình thưêng” không thể ®ưîc coi là
ngưêi gây bạo lực đối với trẻ em, bởi họ phải thực hiện trách nhiệm uốn
nắn kỷ luật con cái thông qua “những cái roi mang ý nghĩa của sự yêu
thư¬ng” và “sự đánh đập mang tính chấp nhận ®ưîc” (Save the Children
Swenden, 2005, dẫn theo Fry, 2016). Điều này cũng phù hợp với văn hóa
của Việt Nam, khi mét bộ phận không nhỏ những ngưêi làm cha mẹ đã sử
dụng các biện pháp trừng phạt thân thể trẻ em để ®ưa các em vào nề nếp
kỷ luật, với quan điểm rằng, có yêu con thì cha mẹ mới áp dụng các biện
pháp kỷ luật khắt khe với con cái, theo như cách nói “yêu cho roi cho vọt,
ghét cho ngọt cho bùi”, “thứ nhất hay chữ, thứ nhì dữ đòn” (Đặng Bích
Thủy, 2012, 2016). 

Xao nhãng trẻ em cũng là hình thức bạo lực gia đình gây nhiều tranh
luận và nếu không thao tác hóa khái niệm một cách cẩn thận thì sẽ có ảnh
hưëng đến độ tin cậy của các số liệu thống kê, bởi xác định thế nào là xao
nh·ng trẻ em không chỉ dựa vào các chỉ báo thưêng quan sát ®ưîc, mà còn
cần phải đặt trong bối cảnh kinh tế - xã hội, văn hóa, và hoàn cảnh sống
của gia đình. Ví dụ, ở một số nưíc nếu cha mẹ để những đứa trẻ lớn hơn
chăm sóc trẻ ½m ngửa và trẻ chập chững biết đi ®ưîc coi là xao nh·ng trẻ
em, thì ở những nưíc khác, những trẻ em lớn hơn chăm sóc các em nhá
hơn trong gia đình là một mô hình phổ biến và ®ưîc xã hội chấp nhận
(Korbin & Spilsbury, 1999, dẫn theo Lansford et al., 2015). ở Việt Nam,
điều này ®ưîc coi là bình thưêng và chấp nhận ®ưîc, đặc biệt là ở khu vực
nông thôn miền núi. 
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ở một số nưíc, để trẻ em ngủ chung với cha mẹ là một giá trị, thì việc
cho trẻ em ngủ ở phòng riêng biệt ®ưîc coi là xao nh·ng trẻ em (LeVine
et al., 1994, dẫn theo Lansford et al., 2015). ở các nưíc thu nhập cao, nếu
như cha mẹ không chu cấp thức ăn, nưíc sạch, chăm sóc y tế, và giáo dục
thì sẽ bị coi là xao nhãng trẻ em, và điều này cũng có thể bị coi là xao
nh·ng trẻ em ở các nưíc thu nhập thấp; tuy nhiên, ở rất nhiều nưíc thu
nhập thấp, thì đói nghèo và thiếu thốn các nguồn lực trong gia đình là phổ
biến, vì vậy, tại những nơi này, sự xao nh·ng trẻ em sẽ ®ưîc xem xét ở cấp
độ ảnh hưëng từ cộng đồng hơn là từ phía gia đình (Lansford et al., 2015).
Một số nghiên cứu (như nghiên cứu của Lansford và các tác giả khác,
2015) đã khắc phục sự phức tạp của khái niệm xao nhãng trẻ em bằng cách
tiếp cận theo hưíng nhấn mạnh nhiều hơn đến sự xao nh·ng vÒ tinh thần
hơn là thể chất, và dựa trên quan niệm của trẻ em về việc cha mẹ đã không
quan tâm đến những điều mà các em cho là quan trọng đối với các em. 

Bạo lực tình dục đối với trẻ em trong gia đình nhìn chung ít ®ưîc quan
tâm nghiên cứu hơn so với bạo lực thể chất bạo lực tinh thần trong các
nghiên cứu về bạo lực gia đình đối với trẻ em, mà thưêng ®ưîc nghiên cứu
ở chuyên đề về xâm hại/lạm dụng tình dục đối với trẻ em, bao gồm môi
trưêng trong và ngoài gia đình. Có thể nói rằng, rất khó để có ®ưîc số liệu
tách biệt về bạo lực tình dục trong gia đình do các thành viên trong gia
đình gây ra và bạo lực tình dục ở các môi trưêng khác. Tuy nhiên, có
những lý do để khẳng định rằng, bạo lực tình dục trong gia đình rất cần
®ưîc quan tâm như một chủ đề chuyên biệt, với các đặc trưng riêng của
hình thức bạo lực gia đình này đối với trẻ em. 

Cụ thể, sự khác biệt là trẻ em bị bạo lực tình dục bởi chính những thành
viên trong gia đình (Krishman et al., 2017) và thưêng bị che dấu một cách
đặc biệt hơn so với các hình thức bạo lực tình dục xảy ra ở môi trưêng
khác (Terry et al., 2004), và trẻ em là nạn nhân phải chịu đựng những cảm
xúc xấu và hậu quả tồi tệ của các vấn đề về tâm thần và tâm lý xã hội, nhất
là khi ngưêi xâm hại tình dục là ngưêi cùng huyết thống (Arata, 1998, dẫn
theo Terry et al., 2004). 

Nghiên cứu của Krishnan và các tác giả khác (Krishnanet et al., 2017)
cho biết, trên 90% ngưêi gây ra bạo lực tình dục là nam giới, bao gồm anh
lớn tuổi hơn (anh ruột hoặc con trai của cha dưîng, mẹ kế), chú, bác, và
thậm chí là cha đẻ hoặc cha dưîng. Trẻ em ở vào hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, bất lợi để ®ưa vụ việc ra ánh sáng, do cảm thấy bị tủi nhục, sợ bị
hành hạ nhiều hơn, sợ ngưêi mẹ bị cha dưîng trả thù. Nghiên cứu của
Arata (Arata, 1998, dẫn theo Terry et al., 2004), cũng cung cấp dữ liệu cho
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thấy có 73% nạn nhân không khai báo nếu ngưêi gây ra bạo lực tình dục
là ngưêi họ hàng hoặc cha dưîng. Theo Terry và các tác giả khác (2004),
so với những trưêng hợp bị xâm hại tình dục do những ngưêi lạ hoặc
không phải là họ hàng thì nạn nhân của xâm hại tình dục từ các thành viên
trong gia đình có xu hưíng ít nói ra hơn. 

ở Việt Nam, vấn đề xâm hại tình dục đối với trẻ em đã ®ưîc quan tâm
nghiên cứu trong những năm gần đây, tuy nhiên, hầu như chưa có nghiên
cứu chuyên sâu nào về bạo lực tình dục đối với trẻ em trong môi trưêng
gia đình. Bạo lực tình dục trong gia đình đối với trẻ em còng chưa ®ưîc
bao quát tại Điều tra quốc gia về gia đình hoặc các điều tra quy mô lớn về
bạo lực gia đình. Ngoài ra, những số liệu hiện có của Việt Nam về bạo lực
tình dục đối với trẻ em cũng chỉ chủ yếu đề cập đến các vụ trẻ em bị hãm
hiếp, và hầu như không có số liệu thống kê về các biểu hiện khác của bạo
lực tình dục, như quấy rối tình dục bằng lời nói, đụng chạm vào các bộ
phận nhạy cảm của cơ thể, cho xem các hình ảnh kích dục, hoặc phô bày
cơ quan sinh dục. Đây là mảng trống trong nghiên cứu rất cần ®ưîc quan
tâm ở Việt Nam. 

Hình thức chứng kiến bạo lực gia đình đối với trẻ em thưêng ®ưîc thảo
luận trong các nghiên cứu về bạo lực gia đình nói chung, mà ít ®ưîc quan
tâm đề cập trong các nghiên cứu chuyên đề về bạo lực đối với trẻ em. Điều
này khá phổ biến ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, mặc dù chứng
kiến bạo lực gia đình để lại những hậu quả tồi tệ, cả trưíc mắt và lâu dài,
tới sức khỏe và các vấn đề về hành vi đối với trẻ em. 

Nghiên cứu của Tsavoussis và các tác giả khác (2014), Kitzmann và các
tác giả khác (2003), Brown và các tác giả khác (2003) đã ®ưa ra các bằng
chứng khoa học rằng những trẻ em chứng kiến bạo lực gia đình phải trải
qua những vấn đề khó khăn tâm lý và sức khỏe tâm thần. Những trẻ em
này thưêng bị mắc các triệu chứng hậu chấn thư¬ng tâm lý, rối loạn căng
thẳng. Những tác động từ việc chứng kiến bạo lực giữa cha mẹ ảnh hưëng
đến cơ quan thần kinh trung ư¬ng, dẫn đến những hậu quả lâu dài về phát
triển nhận thức và các vấn đề về hành vi, và các chức năng khác của não
bộ liên quan đến sự vận động của cơ thể, ngôn ngữ và giao tiếp. Những trẻ
em phải chứng kiến bạo lực gia đình thưêng có tâm trạng sợ hãi, bất an,
buồn bã, mất ngủ, tự ti, xấu hổ, dễ cáu giận. Ngoài ra, những trẻ em chứng
kiến bạo lực gia đình cũng có nhiều nguy cơ sử dụng rưîu, ma túy và
phạm pháp ở tuổi vị thành niên. Những trẻ em trai có nhiều khả năng sẽ
sử dụng bạo lực đối với ngưêi vợ và con cái trong tư¬ng lai, trong khi đó
những trẻ em gái có thể theo xu hưíng cam chịu bạo lực trong cuộc sống
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hôn nhân sau này.

Về hình thức lạm dụng lao động đối với trẻ em trong gia đình, như đã
đề cập, thưêng ®ưîc xem xét trong vấn đề lạm dông/bãc lột lao động trẻ
em, mặc dù một số nghiên cứu quy mô đa quốc gia cũng bao gồm cả hình
thức lạm dụng lao động trẻ em trong nghiên cứu về bạo lực trẻ em. 

Điều tra quốc gia về Lao động trẻ em 2012 ở Việt Nam cho thấy, có
khoảng 2,83 triệu trẻ em hoạt động kinh tế (chiếm 9,6% dân số trẻ em),
trong đó có 1,75 triệu lao động trẻ em (trong đó khoảng gần 1/3 trẻ em
làm việc trên 42 giờ một tuần). Đặc biệt, có tới hơn 15% lao động trẻ em
ở nhóm 5-11 tuổi, là nhóm tuổi cần phải loại bỏ mọi hình thức ®ưîc coi là
cưìng bức hoặc không kiểm soát ®ưîc. Điều tra còng cho thấy, phần lớn
trẻ em làm việc nhà từ 5 - 20 giờ/tuần (63,8%); tuy nhiên cũng có 30,7%
làm việc nhà dưíi 5 giê/tuÇn. Đặc biệt có tới 4,6% phải làm việc nhà từ
20 - 40 giờ/tuần và thậm chí có gần 1,7% trẻ em phải làm việc nhà với trên
40 giờ/tuần (ILO và các tổ chức khác, 2014). 

Mặc dù điều tra về Lao động trẻ em 2012 không cung cấp các thông
tin về tỷ lệ trẻ em bị cưìng bức lao động hoặc lạm dụng lao động bởi gia
đình, nhưng các con số đã dẫn cho thấy, nếu coi lạm dụng lao động trẻ em
bởi các thành viên trong gia đình (chủ yếu là cha mÑ/ngưêi chăm sóc nuôi
dưìng) là một hình thức bạo lực, thì cần thiết phải có những nghiên cứu
làm rõ ®ưîc các hình thức lạm dụng lao động trẻ em trong gia đình, hoặc
hành vi ép buộc trẻ em phải tham gia hoạt động kinh tế, hoặc làm việc nhà
quá sức so với lứa tuổi và tình trạng sức khỏe của trẻ em. Đặc biệt trong
bối cảnh của Việt Nam, một tỷ lệ lớn trẻ em tham gia làm việc nhà với thời
gian khá nhiều, và tỷ lệ trẻ em tham gia hoạt động kinh tế khá cao. 

4. Kết luận

Có thể nhận xét rằng, trong khi bạo lực gia đình đối với trẻ em là hiện
tưîng xảy ra khá phổ biến và đã ®ưîc quan tâm nghiên cứu nhưng những
khác biệt và chênh lệch về cách hiểu về bạo lực trẻ em trong gia đình cũng
như các mối quan tâm chưa đầy đủ về các hình thức bạo lực đối với trẻ em
trong gia đình vẫn còn tồn tại. 

Để có ®ưîc một cách hiểu chung về mức độ phổ biến của bạo lực gia
đình đối với trẻ em, thì các nghiên cứu cần xem xét việc áp dụng định
nghĩa về bạo lực đối với trẻ em theo quy định của Công ưíc Quốc tế về
QTE, cho dù điều này có thể là thách thức đối với một số quốc gia và với
một số nền văn hóa. Đây là hưíng đi cần thiết để tránh việc bỏ sót các
hành vi bạo lực đối với trẻ em trong gia đình. 
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Để có bức tranh tổng quát về tình hình bạo lực gia đình đối với trẻ em,
các nghiên cứu cần bao quát ®ưîc tất cả mọi hình thức bạo lực đối với trẻ
em trong gia đình, bởi nếu chỉ tập trung vào hình thức bạo lực thể chất,
bạo lực tình thần, thì chưa đủ để khái quát mức độ phổ biến, bản chất và
các hậu quả của bạo lực gia đình đối với trẻ em. Đặc biệt, bạo lực tình dục
trong gia đình đối với trẻ em cần ®ưîc quan tâm nghiên cứu nhiều hơn,
cho dù hình thức này có thể xảy ra ít hơn theo quan sát chung, nhưng hình
thức bạo lực này luôn mang “tính bị che giấu” cao, nguy cơ lặp đi lặp lại
nhiều lần, và hậu quả của hình thức bạo lực này luôn mang tính trầm trọng
nhất, đặc biệt là đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em. 

Việc bao quát tất cả các hình thức bạo lực trong nghiên cứu bạo lực gia
đình gia đình đối với trẻ em sẽ giúp có ®ưîc bức tranh toàn cảnh về mọi
hình thức bạo lực mà trẻ em đang phải trải qua trong các gia đình, từ đó
có thể giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà hoạt động thực tiễn về
trẻ em ®ưa ra các giải pháp và mô hình hiệu quả nhằm đối phó và xóa bỏ
mọi hình thức bạo lực đối với trẻ em, bảo vệ các quyền cơ bản và chính
đáng mà trẻ em ®ưîc hưëng theo Công ưíc Quốc tế về Quyền trẻ em.n

Chú thích

(1) Bài viết là sản phẩm của Đề tài cấp Bộ: "ảnh hưëng của các yếu tố môi

trưêng xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay" (Mã số: KHXH-GĐ/16-
19/04). Đề tài thuộc Chư¬ng trình NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tổng thể
vÒ gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưíc, hội nhập quốc tế”
của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
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